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Một số hành vi rủi ro cho sức khỏe 
của vị thành niên, thanh niên Việt Nam

Tóm tắt: Dựa trên những số liệu điều tra có sẵn, bài viết dưíi
đây tìm hiểu một số hành vi rủi ro cho sức khỏe của nam nữ vị
thành niên, thanh niên Việt Nam những năm gần đây nhằm góp
phần xây dựng các chiến lưîc truyền thông sức khoẻ một cách
hiệu quả và nâng cao chất lưîng sống cho thế hệ tư¬ng lai của
quốc gia. Các số liệu cho thấy tỉ lệ nam giới vị thành niên, thanh
niên tham gia vào hầu hết các hành vi rủi ro cho sức khoẻ phổ
biến và ®ưîc đề cập đến trong phân tích này bao gồm: hút thuốc
lá, sử dụng bia rưîu, quan hệ tình dục sớm và không an toàn,
tham gia giao thông, thư¬ng tích, gây gæ, đều cao hơn, thậm chí
là cao hơn đáng kể so với nữ.

Từ khóa: Hành vi; Rủi ro; Sức khỏe; Vị thành niên; Thanh niên;
Rưîu bia; Thuốc lá; Tình dục không an toàn; Tai nạn thư¬ng
tích.

Vị thành niên (VTN) là giai đoạn tuy ngắn, nhưng có rất nhiều những
biến động về phát triển thể chất, tâm sinh lý. Về mặt xã hội, đây cũng
®ưîc xem là giai đoạn có nhiều biến đổi trong quá trình xã hội hoá. Nếu
trong giai đoạn trẻ em, việc lựa chọn hành vi nói chung và hành vi liên
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quan đến sức khoẻ thưêng ®ưîc định hưíng, hỗ trợ, thậm chí là quyết
định từ phía gia đình, ngưêi thân thì bưíc sang tuổi VTN, nam và nữ
thưêng bắt đầu học cách thể hiện bằng các quyết định mang dấu ấn cá
nhân trong các lựa chọn hành vi. Hành vi của nam hay nữ bị ảnh hưëng
bởi quá trình xã hội hoá giới, quá trình mà qua đó nam hay nữ học các
khuôn mẫu, mô hình hành vi theo những chuẩn mực hay kỳ vọng nhất
định của mỗi xã hội. Do đó việc tìm hiểu sự khác biệt về giới đối với việc
tham gia vào các hành vi rủi ro cho sức khoẻ sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn
vấn đề này, từ đó góp phần xây dựng các chiến lưîc truyền thông sức khoẻ
một cách hiệu quả và nâng cao chất lưîng sống cho thế hệ tư¬ng lai của
quốc gia. Tổng hợp số liệu từ một số nghiên cứu đã tiến hành tại Việt Nam
trong những năm gần đây (SAVY 1 và SAVY 2 đối với thanh thiếu niên
(độ tuổi 14 -25)(1); điều tra VTN khu vực phía Bắc (độ tuổi 10 -19) của tác
giả Lê Thị Kim Thoa và cộng sự(2); điều tra của Trần Bích Phư¬ng và cộng
sự đối với học sinh THCS (độ tuổi từ 12-15) tại các trưêng THCS tại Hà
Nội(3), bài viết xem xét sự khác biệt giữa nam và nữ VTN, thanh niên tham
gia vào các hành vi rủi ro cho sức khoẻ tại Việt Nam. 

Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm hành vi có nguy cơ cho sức khoẻ
sẽ ®ưîc đề cập phân tích bao gồm: sử dụng bia rưîu, hút thuốc lá, quan
hệ tình dục sớm và không an toàn, gây gæ, đánh nhau, tự gây thư¬ng tích
và hành vi tham gia giao thông không an toàn. 

1. Sử dụng bia rưîu, thuốc lá của VTN, thanh niên

Các nghiên cứu mang tính quốc gia tại Việt Nam như điều tra vÒ VTN-
TN lần 1 và lần 2 (SAVY 1 và SAVY 2) đều cho thấy tỉ lệ nam thanh thiếu
niên tham gia vào sử dụng bia, rưîu, thuốc lá rất phổ biến và phổ biến hơn
hẳn so với nữ giới. Về sử dụng bia rưîu, kết quả nghiên cứu SAVY 2
(2008-2009) cho thấy có khoảng 75% thanh thiếu niên Việt Nam (14 - 25
tuổi) đã từng uống bia rưîu và tỉ lệ đã từng uống hết một cèc/v¹i bia hay
mét chÐn/ly rưîu là 60%. So sánh kết quả nghiên cứu SAVY 2 với SAVY
1 (2003) cho thấy xu hưíng sử dụng bia rưîu ở nam và nữ thanh thiếu
niên Việt Nam tăng đáng kể từ năm 2003 đến năm 2008 (Nguyễn Thanh
Liêm và cộng sự, 2010, tr.13). Ngoài ra, tỉ lệ nam và nữ từng uống bia
rưîu có sự chênh lệch đáng kể: 80% nam VTN, thanh niên đã từng sử
dông bia rưîu và tỉ lệ này ở nữ chỉ bằng khoảng một nửa so với nam (Biểu
đồ 1). 

ở kết quả điều tra SAVY 2, tỉ lệ đã từng say rưîu ở nam giới cũng cao
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gấp 3 lần so với nữ giới (60% so với 22%) và tuổi trung bình bắt đầu uống
bia rưîu của nam sớm hơn 1 tuổi so với nữ (16,5 tuổi so với 17,5 tuổi)
(Nguyễn Thanh Liêm và cộng sự, 2010:15).

Nghiên cứu của Lê Thị Kim Thoa và cộng sự cũng cho thấy nếu như ở

Biểu đồ 1. Tỉ lệ nam/ nữ thanh thiếu niên (14 – 25) 
đã từng uống hết 1 chÐn/cèc bia/rưîu (%) theo SAVY 

Nguồn: Nguyễn Thanh Liêm và cộng sự, 2010:12-13.

Biểu đồ 2. Tỉ lệ nam/ nữ VTN phía bắc Việt Nam (10-19 tuổi) 
đã từng uống bia rưîu (%)

Nguồn: Lê Thị Kim Thoa và cộng sự ,2013:14
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độ tuổi 10 - 14 tỉ lệ hiện sử dụng bia rưîu của VTN là tư¬ng đối thấp và
không có quá nhiều sự khác biệt giữa nam và nữ thì đến lứa tuổi 15 - 19,
tỉ lệ VTN sử dụng bia rưîu tăng ở cả nam và nữ: trong đó tăng gấp 2 lần
ở nữ và tăng gấp gần 4 lần ở nam giới (biểu đồ 2).

Nghiên cứu của Trần Thị Bích Phư¬ng và cộng sự (2013) đối với học

sinh THCS Hà Nội cũng cho thấy xu hưíng tư¬ng tự: tỉ lệ sử dụng bia

rưîu của VTN (10-19 tuổi) là 14,8%, trong đó tỉ lệ sử dụng bia rưîu ở

nam giới cao gấp 2 lần so với nữ (19,7% so với 9,7%). 

Về hút thuốc lá, nữ VTN-TN hút thuốc lá là khá hiếm gặp và đây là

hành vi phổ biến ở nam giới Việt Nam. Kết quả điều tra SAVY 2 cho thấy

có hơn 40% nam VTN-TN (từ 14 đến 25) đã từng hút thuốc và tỉ lệ này ở

nữ chỉ chiếm dưíi 1%. Tuổi trung bình nam giới bắt đầu hút thuốc là 17

tuổi và số điếu thuốc hút trung bình 1 ngày là 8 điếu. Nam giới cũng bày

tỏ gặp khá nhiều khó khăn khi cố gắng từ bỏ thuốc. ở điều tra SAVY 2,

có 74% nam giới đã từng thử bỏ thuốc nhưng không thành công (Nguyễn

Thanh Liêm và cộng sự, 2010:35). 

Nghiên cứu của Lê Thị Kim Thoa và cộng sự (2013) với VTN ở miền

Bắc Việt Nam (10-19 tuổi) cho thấy có 5,5% VTN nam trong độ tuổi 10

- 19 hiện đang hút thuốc và không có VTN là nữ giới nào có hút thuốc.

Trong đó, tỉ lệ nam VTN trẻ tuổi (10 -14) hút thuốc chỉ chiếm 0,5% thì tỉ

lệ VTN nhóm 15 - 19 hút thuốc là 11,2% (Lê Thị Kim Thoa và cộng sự,

2013:7). Kết quả này gần như tư¬ng ®ư¬ng với SAVY 2 khi mà tỉ lệ hiện

đang hút thuốc của VTN-TN nam có xu hưíng tăng đáng kể theo từng

nhóm tuổi, cụ thể nhóm từ 14-17 tuổi là 11%, nhóm 18-21 tuổi là 41% và

nhóm 22-25 tuổi là 47% (Nguyễn Thanh Liêm và cộng sự, 2010:15). Một

điểm đáng chú ý từ kết quả nghiên cứu của Lê Thị Kim Hoa (2013) đó là

việc hút thuốc lá của VTN nam có liên quan đến hành vi sử dụng bia rưîu:

71% nam giới hút thuốc có sử dụng bia rưîu (Lê Thị Kim Thoa và cộng

sự, 2013:7).

Như vậy, các nghiên cứu trên cho thấy nam VTN-TN Việt Nam tham

gia vào sử dụng bia rưîu, hút thuốc lá là đáng kể và có xu hưíng tăng dần

theo độ tuổi. Đây thực chất là vấn đề rất đáng báo động liên quan đến sức

khoẻ, gánh nặng bệnh tật, tuổi thọ của nam giới ở những giai đoạn sau của

vòng đời vì thuốc lá ®ưîc xếp vào là một trong những nguyên nhân hàng

đầu gây nên tử vong, bệnh tật và các gánh nặng khác về kinh tế, xã hội. 
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2. Tình dục không an toàn của VTN, thanh niên

Hành vi quan hệ tình dục không an toàn là hành vi quan hệ tình dục
sớm (ở độ tuổi chưa có đầy đủ nhận thức, kiến thức và chưa có chuẩn bị
tâm lý), quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp tránh thai và bảo vệ
khỏi các bệnh lây nhiễm qua ®ưêng tình dục. Số liệu nghiên cứu từ SAVY
1 và SAVY 2 cho thấy mặc dù nam giới thưêng dậy thì muộn hơn so với
nữ, tuy nhiên lại có xu hưíng quan hệ tình dục trưíc hôn nhân phổ biến
hơn so với nữ ở hầu hết các nhóm tuổi. Tỉ lệ nam thanh niên đã từng có
quan hệ tình dục trưíc khi lập gia đình là 13,6%, cao hơn hai lần so với
nữ là 5,2% ở điều tra SAVY 2 và con số tư¬ng ứng ở SAVY 1 là 11,1%
đối với nam và 4% đối với nữ (Đào Xuân Dũng, 2010:19). Số liệu so sánh
sau 5 năm (giữa SAVY 1 và 2) nói trên cũng đã góp phần củng cố thêm
bằng chứng về xu hưíng trẻ hoá sinh hoạt tình dục ở giới trẻ Việt Nam.

Biểu đồ trên cho thấy nam giới - ở tất cả các độ tuổi đã từng có quan
hệ tình dục trưíc hôn nhân đều cao hơn so với nữ. Nam và nữ ở nhóm 14
- 17 tuổi quan hệ tình dục trưíc hôn nhân không nhiều, tuy nhiên tỉ lệ này
tăng rất nhanh ở những nhóm tuổi cao hơn và đặc biệt tăng nhanh ở nam
giới. Nếu chỉ có 2,2% nam giới độ tuổi 14 - 17 tuổi có quan hệ tình dục

Biểu đồ 3. Tỉ lệ quan hệ tình dục trưíc hôn nhân của nam và nữ 
ở các độ tuổi (%) theo SAVY 2 

Nguồn: Đào Xuân Dũng, 2010:19.
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trưíc hôn nhân thì tỉ lệ này ở nhóm 22 - 25 đã tăng lên gần 30%, trong

khi đó, tỉ lệ nữ nhóm tuổi 22 - 25 có quan hệ tình dục trưíc hôn nhân chỉ

chiếm 6% (Đào Xuân Dũng 2010:19) 

Số liệu nghiên cứu từ điều tra SAVY 1 và SAVY 2 cho thấy tỉ lệ quan

hệ tình dục trưíc hôn nhân có xu hưíng trẻ hoá và gia tăng, đặc biệt tăng

nhanh ở nhóm nam VTN-TN từ 18 tuổi trở lên. Do vậy cần tăng cưêng

giáo dục truyền thông và cung cấp thông tin về an toàn tình dục cho VTN

một cách phù hợp. 

3. Hành vi tham gia giao thông không an toàn, gây gổ, đánh nhau, tự
gây thư¬ng tích cho bản thân

Hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ mắc chấn thư¬ng đáng

báo động, đặc biệt đối với lứa tuổi VTN-TN. ở lứa tuổi này, gần như họ

không gặp phải những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng do họ đã vưît qua

những bệnh mà trẻ em thưêng mắc phải nhưng lại chưa đến giai đoạn đối

mặt đối với bệnh của ngưêi trưëng thành, ngưêi cao tuổi. Tuy nhiên, vấn

đề đáng lo ngại đối với họ chính là các hành vi rủi ro cho sức khoẻ, tính

mạng. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông là gánh nặng cơ bản của nhóm

dân số trên 15 tuổi. Chấn thư¬ng liên quan đến giao thông cũng là nguyên

Biểu đồ 4. Tỉ lệ nam/ nữ nông thôn, đô thị độ tuổi 14 - 25 thưêng xuyên
đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, (%), theo SAVY 2

Nguồn: Lê Cự Linh, 2010:20.
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nhân gây ra tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi 15 - 19 (Nguyễn Thanh Hư¬ng,
2010:17). Nghiên cứu SAVY 2 còng cho thấy chấn thư¬ng ®ưêng phố là
loại chấn thư¬ng phổ biến nhất, chiếm 73,3% trong các loại chấn thư¬ng.
Do quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với ngưêi dân Việt Nam ®ưîc
chính thức triển khai vào tháng 12/2007  - thời điểm trưíc khi tiến hành
điều tra SAVY 2, vì vậy tỉ lệ VNT-TN trả lời có đội mũ bảo hiểm khi tham
gia giao thông ở điều tra SAVY 2 đạt tỉ lệ cao hơn hẳn so với SAVY 1
(73,6% so với 26,2%). Giống như SAVY 1, ở SAVY 2, nữ giới vẫn có xu
hưíng thưêng xuyên đội mũ bảo hiểm cao hơn so với nam giới (Lê Cù
Linh, 2010:18).

Trong nhóm đối tưîng có đội mũ bảo hiểm, khi ®ưîc hái về khả năng
có từng thi thoảng đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm không thì phần
đông VTN-TN đều rơi vào tình huống này, trong đó tỉ lệ này ở nam giới
là cao hơn so với nữ (87,8% so với 81%). Bên cạnh đó, phát hiện từ nghiên
cứu của tác giả Trần Bích Phư¬ng và cộng sự (2012: 6) đối với học sinh
cấp THCS cho thấy có 8,5% học sinh nam và 7,4% học sinh nữ lái xe máy
khi chưa đến tuổi ®ưîc phép điều khiển xe. Ngoài việc không đội mũ bảo
hiểm hay điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, một hành vi khác cũng rất
nguy hiểm đó là điều khiển xe máy sau khi uống bia rưîu. Mặc dù đây là
hành vi xuất hiện ở cả hai giới, nhưng phổ biến hơn rất nhiều ở nam giới,
đặc biệt là nhóm nam giới có sử dụng bia rưîu. Số liệu cụ thể từ điều tra

Biểu đồ 5. Tỉ lệ nam/nữ VTN, TN (14 - 25) tham gia điều khiển giao thông
sau khi sử dụng bia rưîu (%), theo SAVY 2.

Nguồn: Lê Cự Linh, 2010:24.
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SAVY 2 cho thấy rất rõ điều này.

Biểu đồ trên cho thấy ở độ tuổi dưíi 18 tuổi (14 - 17 tuổi), mặc dù đây

là độ tuổi chưa ®ưîc phép điều khiển xe máy, thì cũng có một tỉ lệ đáng

kể (gần 20%) nam VTN cho biết đã từng điều khiển xe máy sau khi sử

dông bia rưîu. Từ 18 tuổi trở lên, tỉ lệ nam giới từng điều khiển xe máy

sau khi sử dụng bia rưîu là rất đáng lưu ý. 

Hành vi gây gæ, đánh nhau, tự gây thư¬ng tích

Về gây gổ, đánh nhau, nghiên cứu VTN miền Bắc của tác giả Lê Thị

Kim Thoa (2013) cho thấy nam VTN (10 - 19) có xu hưíng tham gia vào

gây gổ, đánh nhau nhiều hơn so với nữ (29,4% so với 19,3) (Lê Thị Kim

Thoa và cộng sự, 2013:7).

Về việc tự gây thư¬ng tích, nghiên cứu SAVY 2 cho thấy tỉ lệ nam giới

trong độ tuổi 14 - 25 có xu hưíng tự gây thư¬ng tích cao hơn so với nữ cả

ở thành thị và nông thôn. 

Biểu đồ trên cho thấy điểm đáng chú ý là tỉ lệ tự gây thư¬ng tích của

VTN độ tuổi 14 - 17 cao hơn hẳn so với trung bình chung đối với cả nam

và nữ VTN-TN độ tuổi 14 - 25 đã từng tự gây thư¬ng tích. Rất có thể đây

là độ tuổi mà VTN trải qua nhiều biến động về tâm lý phức tạp của quá

Biểu đồ 6: Tỉ lệ nam và nữ VNT, thanh niên từng tự gây thư¬ng tích 
ở các nhóm tuổi (%), theo SAVY 2

Nguồn: Lê Cự Linh, 2010:34.



82 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 25, số 3, tr. 74-84

trình xã hội hoá cá nhân. 

Như vậy, đối với các hành vi nguy hiểm hay rủi ro trực tiếp cho sức
khoẻ như không đội mũ bảo hiểm, lái xe sau khi sử dụng bia rưîu hay tù
gây thư¬ng tích, tỉ lệ nam thanh thiếu niên có nguy cơ thưêng có xu
hưíng cao hơn so với nữ thanh thiếu niên. Khác với một số hành vi như
sử dụng bia rưîu, hút thuốc lá hay quan hệ tình dục không an toàn có thể
gây ảnh hưëng đến sức khoẻ trong tư¬ng lai, thậm chí là tư¬ng lai xa thì
những hành vi tham gia giao thông không an toàn hay hành vi tự gây
thư¬ng tích có thể gây ảnh hưëng trực tiếp đến sức khoẻ, thậm chí là khả
năng tàn tật hay tính mạng của thanh thiếu niên. Do vậy, đây cũng là nhóm
hành vi rất cần ưu tiên truyền thông, can thiệp trong thời gian tới. 

Như vậy, với các hành vi rủi ro cho sức khoẻ phổ biến và ®ưîc đề cập
đến trong phân tích trên bao gồm: hút thuốc lá, sử dụng bia rưîu, quan hệ
tình dục sớm và không an toàn, tham gia giao thông, thư¬ng tích, gây gæ,
thì điểm rất đáng chú ý là tỉ lệ nam giới tham gia vào hầu hết các hành vi
rủi ro cho sức khoẻ trên đều khá phổ biến và cao hơn, thậm chí là cao hơn
đáng kể so với nữ. Một số những hành vi ®ưîc đánh giá là ảnh hưëng đáng
kể đến sức khoẻ, bệnh tật và tuổi thọ như bia, rưîu, thuốc lá thì sự tham
gia phổ biến và đa số lại là nam giới. Về mặt sinh học, nam giới ®ưîc cho
là có sự ưu trội hơn so với phụ nữ về thể lực, sức khoẻ, hơn nữa, họ không
phải trải qua chu trình mang thai và sinh nở với nhiều rủi ro cho sức khoẻ
và tính mạng. Tuy nhiên, về mặt xã hội, ở một góc độ nào đó, nam giới lại
đối mặt với nhiều rủi ro về sức khoẻ mà một trong số đó chính là rủi ro
trong việc tham gia vào đồng thời nhiều hành vi rủi ro cho sức khoẻ. 

Liên quan đến vấn đề giới và sức khoẻ, tổ chức y tế thế giới đã từng ®ưa
ra những nhận định và khuyến cáo: “Để đạt ®ưîc chất lưîng sức khoẻ cao
nhất, các chính sách về y tế, sức khoẻ cần phải tính đến những vấn đề khác
biệt của phụ nữ và nam giới mà sự khác biệt đó bắt nguồn từ đặc điểm sinh
học, vai trò giới cũng như những nhu cầu, trở ngại và thuận lợi khác nhau”
(WHO, 2012:210). Từ những bằng chứng về những nguy cơ sức khoẻ của
nam giới trong độ tuổi VTN, thanh niên trong việc tham gia phổ biến đồng
thời nhiều hành vi rủi ro cho sức khoẻ như phân tích ở trên, trong thời gian
tới sẽ là có ý nghĩa hơn nếu như các chư¬ng trình truyền thông, giáo dục
sức khoẻ, đặc biệt là hành vi rủi ro cho sức khoẻ có tính toán đến yếu tố
giới một cách cụ thể hơn trong các chiến lưîc tiếp cận, ưu tiên can thiệp
hay các thông điệp cụ thể.n
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Chú thích

(1) SAVY 1: Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam năm
2003 là cuộc điều tra lớn và toàn diện nhất lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam.
Điều tra sử dụng dàn mẫu của Tổng cục Thống kê ®ưîc tiến hành với 7584 thanh
thiếu niên trong độ tuổi từ 14-25 ở 42 tỉnh, thành phố với sự phối hợp giữa Bộ Y
tế, Tổng cục Thống kê, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp
quốc (UNICEF).

SAVY 2: Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ
2 ®ưîc tiến hành từ cuối năm 2008 đến 4-2009 với 10.044 vị thành niên và thanh
niên trong độ tuổi 14-25 ở 63 tØnh/thµnh trên toàn quốc. SAVY 2 đã ®ưîc Bé Y
tế, Tổng cục Thống kê và các cơ quan hỗ trợ kỹ thuật như UNFPA, UNICEF,
WHO, CDC, VNAIDS.

(2) Điều tra của tác giả Trần Bích Phư¬ng và cộng sự đối với học sinh THCS
(độ tuổi từ 12 -15) năm 2007: điều tra 972 VTN tuổi từ 12 - 15 tại 2 trưêng THCS
thuộc thành phố Hà Nội. 2 trưêng này ®ưîc nhóm tác giả chọn chủ đích, với 1
trưêng thuộc quận nội thành và 1 trưêng thuộc khu vực ngoại thành.

(3) Điều tra VTN khu vực phía Bắc (độ tuổi 10 - 19) của tác giả Lê Thị Kim
Thoa và cộng sự năm 2003: điều tra 1440 VTN tuổi từ 10 - 19 thuộc khu vực phía
Bắc. 2 tỉnh và 1 thành phố phía Bắc ®ưîc chọn vào mẫu nghiên cứu gồm: thành
phố Hà Nội (đại diện cho khu vực đô thị thuộc Đồng bằng Sông Hồng), tỉnh Hà
Nam (đại diện cho khu vực nông thôn), tỉnh Thái Nguyên (đại diện cho khu vực
trung du, vùng núi).
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